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TOM TAT

Nghién ctru nay dwoc tién hanh nhim tim ra cac vi sinh vat cé kha ning sinh téng hop enzyme
chitosanase hoat tinh cao tir nguén nguyén liéu tw nhién la dat tai noi cé nhiéu xac cac loai giap xac
phan hay. Sau khi tién hanh phan lap, tuyén chon, xac dinh hoat tinh chitosanase bing phwong phap
DNS da xac dinh dwoc mot mau vi khuan (ky hiéu 1a VK6) va mét mau xa khuén (ky hiéu l1a XK14) cé
kha ning sinh téng hop chitosanase hoat tinh cao. B4 nghién ctpu mét s6 dic tinh cta chitosanase
san sinh tir mau VK6 va XK14. Chitosanase tir mau VK6 c6 pHop la 5,5, nhiét do phan trng tbi wu 50°C,
thei gian phan rng téi wu 30 phat. Chitosanase tir mau XK14 c6 pHopt 1a 6,0, nhiét dé phan (ng t6i wu
55°C, th&i gian phan ng t6i wu 30 phut. Két qua nay mé ra tiém nang khai thac ng dung cua
enzyme chitosanase tir hai mau vi sinh vat trén.

Tir khéa: Chitosanase, phan lap, tuyén chon, vi khuan, xa khuén.

SUMMARY

The study was conducted to find microorganisms what be able to produce high chitosanase
activity enzyme from natural soil. After the isolation, selection, chitosanase activity determined by
DNS method that identified a bacteria strain (VK6) and an actinomycete strain (XK14) are capable of
biosynthesis high chitosanase activity. The results of this study also showed some characteristics of
chitosanase produced from VK6 and XK14. Specifically, the optimum pH for the activity of
chitosanase from VK6 was pH,, 5.5, the optimal reaction temperature was 50°C, the optimal reaction
time was 30 minutes. And the optimum conditions for activity of chitosanase from XK14 were pHopt
6.0, 55°C, 30 minutes. This result opens up the potential applicability of the enzyme chitosanase from
the two microorganisms.

Key words: Actinomycete, bacteria, chitosanase, isolation, selection.

1. DAT VAN DE

Chitin 12 polymer sinh hoc cé nhiéu
trong thién nhién chi dtng sau cellulose,
duge khai théc tit vo céc loai sinh vat bién,
sinh vat giap xac nhu tém, cua... Chitosan
12 mot dang chitin da bi khi goc acetyl va
dugc xem 14 polymer tu nhién quan trong nhat
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nhd nhiing dic tinh quy bau ctia né (tinh
nang cong nghé, tinh ning sinh 1y hoc). Do
vay, chitin/chitosan va cac dan xuit cua
ching ngay cang dugc tng dung roéng rai
trong nhiéu linh vuc nhu céng nghiép, noéng
nghiép, thuc phdm, my phidm, cong nghé
sinh hoc, y hoc va dugce pham, xt li nuéc thai
va bao vé mdi truong...



Phan 1ap va tuyén chon vi sinh vat c6 kha nang sinh tdng hop enzyme chitosanase...

O nudc ta, san lugng phé phu pham ti cac
nha mAay ché bién thuy hai san 1a rat 16n (v6
tém, cua...). Pay 1a ngudén nguyén liéu doi dao
va ré tién dé thu nhan chitin, chitosan, néu
tan dung dugc s& dem lai mdt ngudn 1¢i kinh t&
to 16n. Tuy nhién, chitin va chitosan lai c6 mot
s6 nhuge diém nhu khéi lugng phan ti 16n,
mach phan tt dai, khéng tan trong nuée. Diéu
nay lam han ché dang ké tinh ning va nhiing
ting dung ctia noé, nhat 14 nhiing Gng dung
trong cong nghé thuc phdm. D& khic phuc
dude vAn dé nay, san phdm thuy phan caa
chitosan d& dugec tao ra, d6 la chitosan
oligosaccharide (COS). Gan day, COS véi
nhiing tinh ning wu viét cia minh da ngay
cang dudc san xuit nhiéu hon va duge tng
dung rong rai trong nhiéu linh vuc dic biét 1a
trong céng nghé thuc phidm véi vai tro la
oligosaccharide chiic nang (Choi va cs., 2004).

COS c¢6 thé duge thu nhan bang phuong
phap hoa hoc. Tuy nhién, phuong phap hiéu
qua nhat dé san xudt san pham nay 14 phuong
phép sinh hoc st dung enzyme chitosanase.
Enzyme chitosanase c6 thé thu nhan duge ti
nhiéu ngudn khac nhau nhu vi khuédn, ndm,
virus, mot s6 thuc vat... nhung enzyme
chitosanase thu nhan tit vi khuén hoac xa
khuén thudng c6 hoat tinh cao hon (Lee, 2006).
Cac ching vi khuén hodic xa khuén c6 kha
ning sinh téng hop chitosanase lai thudng c6
san trong tu nhién tai nhiing ndi c6 xac cac
loai gidp x4c (t6m, cua...) phan huy. Do do,
néu phan lap duge ngudn vi sinh vat tu nhién
nay thi c6 thé tao ra mot phuong phap san
xuat COS rat nhanh chéng va ré tién.

Trén thé giéi da c6 kha nhiéu cic nghién
ctiu vé enzyme chitosanase dudc sinh téng
hdp t cac loai vi sinh vat (Choi va cs., 2004;
Lee, 2006). Tuy nhién, ¢ Viét Nam cho dén
thoi diém nay, nhiing nghién ctu vé
chitosanase va céc loai vi sinh vat san sinh
ra né con rat han ché.

Nghién ctu nay duge thuc hién nhim
phén lap, tuyén chon cac ching vi khuén va
xa khuén c6 kha ning sinh téng hop enzyme
chitosanase hoat tinh cao.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. D6i tugng nghién citu

Cac mau vi khuén va xa khudn dugc
phan lap ti miu dat dude 1ay 6 khu vuc cb
riat nhiéu x4c tom da phan huy lau nam tai
phuong Phudc Long — Nha Trang vao thang
01/2008.
2.2. Phan lap, bao quan va giit giong

Mau dat phoi khdé —tan nhé — can 10 g
mau hoa tan trong 100 ml nuéc cdt —khudy
déu —loc — thu dich — pha loang dén 10°.
L&y dich nay 1am mAu dé phan lap. St dung
mdi trudng Gause dé phan lap xa khuén va
mdi truong MPA dé phan lap vi khuan. Tién
hanh lam thuin, bao quan gidng bang
phuong phap cdy truyén trong méi trudng
thach nghiéng. Sau d6 cdy chdm diém trén
moi trudng thi hoat tinh gém aga va
chitosan dé thi hoat tinh so bo (Piza va cs.,
1999; Lee, 2006). Xac dinh ducong kinh vong
phan gidi clia enzyme tho ciia cic mau sau
khi nuéi cdy bing phuong phap duc 16 thach.

2.3. Nubi ciy cac mau cé hoat tinh

Mbi trudng nudi cdy ban téng hgp duge
phén chia vao cac binh tam giac v6 trung
dinh lugng 100 -150 ml. Cdy giéng da hoat
hoa (hoat héa 1 vdng que cdy trong Ong
nghiém véi thé tich méi trusng hoat hoa 5
ml) vao moi trudng nudi cdy & ché do vod
trung. Qua trinh nubi cidy duge ti€n hanh
trén may lic & ch& d6 200 v/ph & 37°C trong
thdi gian 2 ngay d6i véi vi khudn va 4 ngay
d6i v6i xa khudn. Sau khi ding nuéi cdy,
tién hanh li tam dé loai bd két tua, thu dich
nudi cdy. Phan tich hoat tinh enzyme cta
dich enzyme thu dugc dé tiép tuc tuyén chon
ra mAu c6 kha ning sinh téng hop
chitosanase hoat tinh cao.

24.Xac dinh hoat tinh enzyme Chitosanase

Hoat tinh chitosanase dugc xac dinh
thong qua lugng dudng khii giai phéng, ducng
kht duge xac dinh bang phuong phap quang
phé st dung acid dinitrosalicylic (DNS)
(Wang, 2007; Miller, 1959).
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Chudn bi 2 6ng nghiém, mot ong thi
nghiém, mét dng d6i ching. LAy 2 ml dich
enzyme cho vao méi éng, 6 6ng déi chiing cho
thém 10 pl dung dich NaOH 10N dé bt hoat
enzyme. Sau d6, thém vao moi dng 2 ml dung
dich chitosan 0,2%. D&t 2 6ng nghiém trong
bé 6n nhiét & nhiét &6 50°C/30 phit. Sau do,
nhé 100 pl NaOH 10N vao 6ng thi nghiém dé
ditng phan tng. T4 mdi dng nay 14y ra 3 ml
rdi thém vao 3 ml DNS, dit 2 6ng nghiém
trong bé 6n nhiét 90°C/5 - 10 phut. Sau do,
nhé vao méi 6ng 1 ml dung dich potassium
sodium tartrate 40%. D& ngudi dén nhiét do
phong va do A575. Két qua hoat tinh enzyme
dudc tinh theo dudng chuén glucose.

2.5. Phuong phap xac dinh ham lugng

protein

Xac dinh ham lugng protein trong dung
dich enzyme theo phucong phap Bradford
(1976). Lay 0,1 ml dung dich protein can xac
dinh, thém 5 ml dung dich thuéc nhudém
protein, tron déu. Dem do A & budc séng 595
nm (Asg;) sau 2 phit dén 1h. MAu déi chiing
dudc tién hanh song song. Tinh ham lugng
protein cia mau thi nghiém theo dudng
chuén protein (albumine).

2.6. Lam sach enzyme bang phuong phap

tia phan doan con

Taa con tai tiing phan doan. Lam lanh
con tuyét doi, lam lanh dung dich enzyme
can tua. Lay 100 ml dung dich enzyme da
lam lanh cho vao céc thuy tinh, cho ti tit 30
ml con da lam lanh vao dung dich enzyme
nay, khuay déu, lai lam lanh 15 - 30 phit.
Sau d6, ly tam & téc d6 10.000 v/ph trong 15
phit, thu cin tia. Panh d4au phan doan taa
0 - 30%. Can thu dugc hoa tan trong dém
phosphate pH 6,0 ta dugc dich enzyme phan
doan 0 - 30%. Con dich trong thu dudc tiép
tuc cho thém con da lam lanh dé dat 40%
con. Tién hanh tuong tu nhu trén cho dén
phan doan 80 - 90%. Céc tiéu phan thu dudc
tién hanh xac dinh riéng hoat tinh enzyme
va ham lugng protein.

2.7. Xac dinh tinh chaAt cta enzyme
chitosanase sinh tong hop tu cac
mau dugc tuyén chon
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Dé khao sat anh hudng cta pH va xac
dinh pH t6i uu cho hoat dong ctia enzyme
chitosanase, ta cho phan {ing x4y ra tai cac
gia tri pH khac nhau: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5;
6,0; 6,5; 7,0; 8,0 trong mdi truong dém Mec
Ilvaine (pH 2,2 - 8,0). Cac diéu kién khac
(nhiét do, thoi gian phan tng...) duge giii cd
dinh. Két qua vé kha nang thuy phan co chat
tai cac gia tri pH khac nhau ctia enzyme dudc
biéu hién bing hoat tinh cta ching. Hoat
tinh nay dugc xac dinh thong qua viéc do d6
hép thu quang bang may quang phd. Tudng
tu, nhiét do t6i vu va thoi gian phan tng t6i
uu cua chitosanase ciing dugc khdo sat theo
cach trén, phan ting clia enzyme dudc thuc
hién & cac gia tri nhiét d6 khac nhau: 30, 35,
37, 40, 45, 50, 55, 60, 70°C va cac thoi gian
khac nhau: 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 phut.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Phan lap va tuyén chon cac mau vi
sinh vat c6 kha nang sinh téng hop
enzyme chitosanse hoat tinh cao

Vi chitosanase 1a enzyme déc hiéu d61 véi
cd chat chitosan nén nhiing vi sinh vat c6 kha
ning sinh chitosanase ngoai bao sé& tiét
enzyme ra ngoai moi trudng dé phan giai co
chat chitosan tao nén vong phan giai trén moéi
truong. T mau dat 14y d phuong Phuéc Long,
thanh ph6 Nha Trang, da chon dugc 4 mau vi
khuộn va 5 miu xa khuộn cÂ6 kha nang sinh
tong hdp enzyme chitosanase. 4 mau vi
khudn duge ki hiéu la: VK2, VK6, VK13,
VK16 va 5 mau xa khuén dudc ki hiéu la:
XK10, XK11, XK13, XK14, XK17. Cac miu
nay déu cé vong phan gidi co chit rong va
sang nhung khéng déu nhau, chiing t6 hoat
tinh chitosanase ctia chiing 14 khac nhau.

Két qua tuyén chon so bd bing phuong
phap duc 16 thach é bang 1 va cac hinh 1, 2
va 3 cho thay 3 miu VK2, XK13, XK17 cb
hiéu s6 duong kinh vong phan gidi < 0,5 cm.
Con 6 maAu con lai c6 hiéu s6 duong kinh
vong phan giai > 0,7 cm. Hiéu s6 duong kinh
vong phan gidi cang 16n thi enzyme d6 cang
c6 kha nang c6 hoat tinh cao. 6 mau VKB,
VK13, VK16, XK10, XK11, XK14 tiép tuc
duge xac dinh hoat tinh bang phuong phap
acid dinitrosalicylic.
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Bang 1. Hiéu s6 duong kinh vong phan giai ctua
enzyme chitosanase tit cac mau phan lap

Ki hiéu mau VK2 VK6 VK13 VK16 XK10 XK11 XK13 XK14  XK17

Hiéu sé dwong kinh vong
. ) 0,5 1,5 0,8 1,1 1,0 0,7 0,4 1,2 0,4
phan giai cua chitosanase (cm)

Hinh 1. Vong phan giai co chat cua Hinh 2. Vong phan gidi co chit cua
chitosanase san sinh tit mau VK6 chitosanase san sinh tir mau XK14

Hinh 3. Vong phén giai co chat cua
chitosanase san sinh tit mau VK6 dugc thu
bang phuong phap duc 16 thach
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MAu vi khudn c6 hoat tinh enzyme
chitosanase cao nhat 1a miu VK6 (1294
U/ml), mau xa khuén c6 hoat tinh cao nhat
la XK14 (114,4 U/ml) (Hinh 4). Theo Lee
(2006), Fukamizo va Brzezinski (1997), véi
hoat tinh enzyme chitosanase thé cua dich
nudi cay 16n hon 100 U/ml 1a rat kha quan.
Vi vay, 2 mau nay dudc st dung tiép cho cac
nghién cdu sau.

3.2. Lam sach s@ by enzyme chitosanase

bang phuong phap tta cén

Enzyme chitosanase cia mau VK6 tua
tét trong khoang 30 - 60% con (dat 71,2%
hoat tinh t6ng s6) va dat hoat tinh cao nhéat
(367,7 U/ml, chi€m 28,4% hoat tinh téng s6)
6 phan xuit cén 40 - 50%, ham lugng
protein thu dudc 6 phan xuit nay la 60,5
mg/ml thap hon so véi ham lugng protein
thu dugc & phan xuat 30 - 40% (66,6 mg/ml),
dong thoi c6 hoat dd riéng cao nhat ma dich
enzyme c6 hoat tinh cang cao va ham lugng
protein cang thap thi cang sach (Bang 2). Vi
vay, phan xudt con thich hgp nhat cho viéc

140 -

120 -

100

80 -

60 -

40

Hoat tinh (U/ml)

20 -

két tiia dé thu hoi chitosanase tit mAu nay 1a
40 - 50%.

Két qua d bang 2 ciing cho thay, & cac
phan xuét con dudi 50 - 60% thi hoat tinh
chitosanase ctia mau XK14 tang dan khi
ting néng do cén. O phan xuit 50 - 60%,
hoat tinh chitosanase téng 9,3% so vé6i
hoat tinh chitosanase ¢ phan xuột 0 - 30%.
Nhung khi tia 6 nong do con cao (trộn 50 -
60%) thi hoat tinh chitosanase ctia mau
nay lai giam xuéng khi ting néng d6 con.
Chitosanase ctia mau XK14 tua tot trong
khoang néng do6 40 - 70% cén (dat 60,7%
hoat tinh téng s6) va dat hoat tinh cao
nhat (307,1 U/ml, chiém 21,5% hoat tinh
téng s6) 6 phan xudt 50 - 60%, ham lugng
protein thu dudc 6 phan xuat nay la 55,8
mg/ml (dat 22,0% ham lugng protein téng).
Hon niia, hoat d9 riéng 6 phan xuat con 60 -
70% ciing dat gia tri cao nhat. Diéu dé
chiing t6 phan xuat cén thich hgp nhat cho
viéc ttia dé thu hdi chitosanase tit mau nay
1a 50 - 60%.

@ Hoat tinh (U/ml)

VK6 VK13 VK16

XK10

XK11 XK14

Ki hiéu mau

Hinh 4. Hoat tinh chitosanase ctia 6 mau dugc chon
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Bang 2. Hoat tinh chitosanase va nong do protein
cua cac phan xuit tia bang con (mau VK6 va XK14)

. VK6 XK14
Phéan xuat tda : >
béng cén (%) Hoat tinh chitosanase Nong d6 protein Hoat tinh chitosanase Nong d6 protein
(U/ml) (mg/ml) (U/ml) (mg/ml)

0-30 - - 174,3 36,0
30-40 262,8 66,6 196,8 41,3
40-50 367,7 60,5 292,8 46,9
50-60 291,4 58,4 307,1 55,8
60-70 2179 48,3 268,9 52,4
70-80 154,6 36,2 190,6 21,5
80-90 - - - -

3.3. Xac dinh tinh chat ctia enzyme
chitosanase tir chung VK6 va XK14

3.3.1. pH t~6'i vu cua enzyme chitosanase tu
2 mau VK6 va XK14

pH t61 uu cta enzyme chitosanase tit mau
VK6 1a pH,,; 5,5 v6i hoat tinh cao nh4t 1a 130,0
U/ml. pH t61 uu clia enzyme chitosanase ti
mau XK14 1a pH,, 6,0 v6i hoat tinh cao nhat
14 119,1 U/ml (Hinh 5).

D61 vdi enzyme chitosanase ti mau VK6:
Hoat ddng t6t nhat trong khodng pH 4,5 -
6,5. Hoat tinh enzyme giam nhanh khi pH <
4,5 hoac pH > 6,5. Cu thé 1a khi pH giam
xuéng 4,0 thi hoat tinh enzyme con 77,6
U/ml, con khi pH tang 1én 7,0 thi hoat tinh
enzyme la 80,3 U/ml. Tuy nhién, khi pH
giam tƠ 5,5 xudộng 4,5 hoat tinh enzyme chi
gidm 22%, trong khi pH tang ti 5,5 1én 6,5
thi hoat tinh gidm manh hon (gidm 27%),
(dugc biéu dién bing d6 déc cta dudng cong
trén khoang pH 5,5-6,5 16n hon d6 déc trén
khoang 4,5-5,5). Diéu dé chiing t6 enzyme
chitosanase tu mau VK6 chiu dudc moi
truong acid t6t hon méi trudng kiém hay
hoat tinh t6i uu cla enzyme nay la trong méi
truong acid yéu. Nhung khi moéi trudng phan
tng qua acid hoic qua kiém thi hoat tinh
enzyme lai gidm manh. Chéng han, khi pH
3,0 thi hoat tinh giadm 44%, con khi pH 8,0
hoat tinh gidm 50%.

D61 vdi enzyme chitosanase ti mdu
XK14: Cé khoang pH hoat dong t6t nhat 1a

5,0-6,5. Nhu vay, khoang pH nay hep hon so
véi chitosanase ciia VK6. Khi pH < 5,0 hoac
pH > 6,5 thi hoat tinh enzyme cfing gidm
nhanh. Ching han, khi pH giam xuéng 4,5
thi hoat tinh enzyme giam 32%, con khi pH
tang 1én 8,0 thi hoat tinh enzyme giam dén
47%. Nhu vay, enzyme chitosanase clia mau
XK14 ciing chiu dugc moi trudng acid t6t hon
moéi truong kiém.

Két qua nghién ctu trén day phu hgp
v6i didc tinh cbua da s6 cac enzyme
chitosanase da nghién ctu. Choi va cs.
(2004) da chi ra rang enzyme chitosanase
tu Bacillus sp. KCTC 0377BP bén & khoang
pH 4,0 — 8,0. N6 hoan toan khong hoat dong
¢ pH 2,0 va hoat doéng t6t nhat trong
khoang pH 4,0-6,0, pH,, 14 5,0. Enzyme
chitosanase tu Sphingomonas sp. CJ-5 (Zhu
va cs., 2007) thi chi bén 6 khodng pH hep ti
5,6 —7,5. 6 pH < 5,0 va pH > 8,0 hoat tinh
clla enzyme nay giam rat nhanh, pH t6i vu
cho sy hoat déng ctia enzyme nay la 6,5.
Enzyme chitosanase tit Bacillus cereus c6
pHopt 5,8. Enzyme nay bi bién tinh é pH >
7,0. Hoat tinh ctia né hau nhu bi mat hét
khi 4 10phit 6 pH > 7,0 (Piza va cs., 1999).
Enzyme chitosanase tu Streptomyces
griceus HUT 6037 c6 pHopt 5,7 (Tanabe va
cs., 2002). Enzyme chitosanase tu
Streptomyces N174 c6 khoang pH hoat dong
4,0 — 6,0, t61 uu tai pHopt 5,5 (Fukamizo va
Brzezinski, 1997).
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Hinh 5. Anh huéng ctia pH phan tng dén hoat tinh ctia
enzyme chitosanase tt mau VK6 va XK14
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Hinh 6. Anh huéng ctia nhiét dé phan tng dén hoat tinh ctia
enzyme chitosanase tit mau VK6 va XK14

3.3.2. Khd ndng chiu nhiét va nhiét dé t6i
vu cua enzyme chitosanase ti 2 mau
VK6 va XK14

Cung v6i anh hudng cia pH méi trudng
phan tng thi nhiét do ciing 1&2 mot trong
nhiing yéu t6 anh hudng nhiéu nhat dén
hoat tinh enzyme. Viéc xac dinh dudc nhiét
do6 toi uu cho enzyme hoat dong anh hudng
rat nhiéu dén viéc nghién cu va san xuit
enzyme sau nay. Chinh vi vay, dé nghién
ctiu su phu thudc cia hoat tinh enzyme vao
nhiét d6, nghién ciu tién hanh khao sat
trong dai nhiét d6 30-70°C trong méi trucng
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dém Mec Ilvaine pHopt 5,5 déi véi mau VK6
va pHopt 6,0 d61 v6i mau XK14 (Hinh 6).
Hoat tinh enzyme chitosanase ctia mau
VK6 ting dan khi nhiét do ting ti 30°C dén
50°C va dat gia tri 16n nhat tai nhiét do6 50°C
1a 134,1U/ml. Trong khodng nhiét do 50-
70°C, hoat tinh bit ddu giam dan, dac biét
giam nhanh khi nhiét d6 16n hon 60°C.
Chidng han, & nhiét d6 70°C, hoat tinh
enzyme giam 51%. Nguyén nhin cua su
giam hoat tinh nay dudgc giai thich 1a do su
bién tinh ctia phan ti protein enzyme khi 6
nhiét dd cao. Nhu vay, nhiét d toi uu cho
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hoat dong ctia enzyme chitosanase tii mau
VK6 1a 50°C.

Tuong tu nhu vay, nhiét d6 t61 uu cho su
hoat déng cta chitosanase ti mau XK14 la
55°C. Hon niia, 6 nhiét do 70°C, hoat tinh cta
enzyme nay chi gidm 42%, giam it hon so véi
hoat tinh cta chitosanase tit mau VK6 (6
nhiét do 70°C giam 51%). Nhu vay, enzyme
chitosanase cia mau XK14 chiu nhiét t6t hon
so v6i chitosanase cia mau VK.

3.3.3. Thoi gian phan Gng t6i uu

Nghién ctu tién hanh khao sat anh
hudéng cua thoi gian phan ting trong cac
khoang thoi gian tu 10 phudt dén 60 phit,
trong diéu kién pH va nhiét do téi vu da xac
dinh 6 trén. Hinh 7 cho thay, 2 loai enzyme
chitosanase nay déu c6 chung mét dang do6
thi. Hoat tinh enzyme ctia cd 2 mau déu ting
dan khi tang thoi gian phan tng ti 10 phit
dén 30 phut. O thdi gian phan tng 30 phit,
hoat tinh enzyme chitosanase cia mau VK6
dat 132,0 U/ml, cia mau XK14 dat 123,9
U/ml. Khi thdi gian phan tng téng 1én trén
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Hoat tinh chitosanase (U/ml)

30 phut thi hoat tinh enzyme ctia ca 2 mau
déu gan nhu 6n dinh, c¢6 tang nhung ting
khéng dang ké. Cu thé 13, d6i véi mau VK6: &
thoi gian phan tng 60 phut, hoat tinh
enzyme chi ting thém 3,1% ma thdi gian
phan tng phai cAn thém 30 phut. Déi véi
chitosanase cia mau XK14 cling vay, hoat
tinh enzyme dat gia tri cao nhit 1a 126,6
U/ml nhung phai sau thoi gian phan ting 1a
50 phut, tic 14 hoat tinh enzyme chi ting
thém 2,2% ma can thém thoi gian phan tng
14 20 phut. Theo k&t qua phan tich théng ké
thi hoat tinh chitosanase ctia cd 2 mau VK6
va XK14 § cac nhiét do 30, 35, 40, 50, 60°C
cting khac nhau khoéng c¢6 § nghia (P>0,05).
Nhu vay, thoi gian phan ting t6i vu cho ca 2
loai enzyme chitosanase nay la 30 phiit.

Nguyén nhan cta viéc sau thoi glan
phan ting 30 phut, hoat tinh chitosanase ctia
ca 2 mau enzyme déu hiu nhu 6n dinh va
khong ting niia dugdc giai thich chua yé&u l1a vi
thoi gian 30 phut 1la da dé cho enzyme
chitosanase hoat dong thuy phan gan hét co
chit chitosan.

—e— Hoat tinh chitosanase
VK6 (U/ml)

—a— Hoat tinh chitosanase
XK14 (U/ml)

10 20 25

Thei gian (phuat)

30 35 40 50 60

Hinh 7. Anh huéng cta thdi gian phan ing dén hoat tinh
cua enzyme chitosanase tit mau VK6 va XK14
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4. KET LUAN

Nghién ctu d& tuyén chon duge 6 miu
c6 kha nang sinh tdng hdp chitosanase la
VK6, VK13, VK16, XK10, XK11 va XK14.
Pong thoi da lua chon duge 1 mau vi khudn
(VK6) va 1 miu xa khudn (XK14) c¢6 kha
ning sinh tdng hgp enzyme chitosanase hoat
tinh cao ¢6 gia tri tuong tng 129,4 U/ml va
114,4 U/ml.

Nghién ctiu ciing da xac dinh duge mot
s6 diéu kién thich hgp cho su hoat déng cta
2 loai enzyme chitosanase dugc sinh tong
hop ti 2 mau VK6 va XK14.

Déi véi chitosanase ti VK6 c6 pH toi uu
5,5; nhiét do6 phan Gng t6i vu la 50°C; thoi
gian t61 uu la 30 phut. Mau XK14,
chitosanase c6 pH t61 uu 6,0; nhiét dd toi uu
55°C; thoi gian t61 vu la 30 phiit.
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Isolating and Selecting Microorganisms with the Ability to Biosynthetic Chitosanase Enzyme from Phuoclong’s (Nha Trang) Soil Sample
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TÓM TẮT


Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm ra các vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitosanase hoạt tính cao từ nguồn nguyên liệu tự nhiên là đất tại nơi có nhiều xác các loài giáp xác phân hủy. Sau khi tiến hành phân lập, tuyển chọn, xác định hoạt tính chitosanase bằng phương pháp DNS đã xác định được một mẫu vi khuẩn (ký hiệu là VK6) và một mẫu xạ khuẩn (ký hiệu là XK14) có khả năng sinh tổng hợp chitosanase hoạt tính cao. Đã nghiên cứu một số đặc tính của chitosanase sản sinh từ mẫu VK6 và XK14. Chitosanase từ mẫu VK6 có pHopt là 5,5, nhiệt độ phản ứng tối ưu 50oC, thời gian phản ứng tối ưu 30 phút. Chitosanase từ mẫu XK14 có pHopt là 6,0, nhiệt độ phản ứng tối ưu 55oC, thời gian phản ứng tối ưu 30 phút. Kết quả này mở ra tiềm năng khai thác ứng dụng của enzyme chitosanase từ hai mẫu vi sinh vật trên.

Từ khóa: Chitosanase, phân lập, tuyển chọn, vi khuẩn, xạ khuẩn. 


SUMMARY


The study was conducted to find microorganisms what be able to produce high chitosanase activity enzyme from natural soil. After the isolation, selection, chitosanase activity determined by DNS method that identified a bacteria strain (VK6) and an actinomycete strain (XK14) are capable of biosynthesis high chitosanase activity. The results of this study also showed some characteristics of chitosanase produced from VK6 and XK14. Specifically, the optimum pH for the activity of chitosanase from VK6 was pHopt 5.5, the optimal reaction temperature was 50oC, the optimal reaction time was 30 minutes. And the optimum conditions for activity of chitosanase from XK14 were pHopt 6.0, 55oC, 30 minutes. This result opens up the potential applicability of the enzyme chitosanase from the two microorganisms.


Key words: Actinomycete, bacteria, chitosanase, isolation, selection.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Chitin là polymer sinh học có nhiều trong thiên nhiên chỉ đứng sau cellulose, được khai thác từ vỏ các loại sinh vật biển, sinh vật giáp xác như tôm, cua… Chitosan là một dạng chitin đã bị khử gốc acetyl và được xem là polymer tự nhiên quan trọng nhất

nhờ những đặc tính quý báu của nó (tính năng công nghệ, tính năng sinh lý học). Do vậy, chitin/chitosan và các dẫn xuất của chúng ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm, mỹ phẩm, công nghệ sinh học, y học và dược phẩm, xử lí nước thải và bảo vệ môi trường…


ở nước ta, sản lượng phế phụ phẩm từ các nhà máy chế biến thuỷ hải sản là rất lớn (vỏ tôm, cua…). Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào và rẻ tiền để thu nhận chitin, chitosan, nếu tận dụng được sẽ đem lại một nguồn lợi kinh tế to lớn. Tuy nhiên, chitin và chitosan lại có một số nhược điểm như khối lượng phân tử lớn, mạch phân tử dài, không tan trong nước. Điều này làm hạn chế đáng kể tính năng và những ứng dụng của nó, nhất là những ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. Để khắc phục được vấn đề này, sản phẩm thuỷ phân của chitosan đã được tạo ra, đó là chitosan oligosaccharide (COS). Gần đây, COS với những tính năng ưu việt của mình đã ngày càng được sản xuất nhiều hơn và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong công nghệ thực phẩm với vai trò là oligosaccharide chức năng (Choi và cs., 2004). 


COS có thể được thu nhận bằng phương pháp hoá học. Tuy nhiên, phương pháp hiệu quả nhất để sản xuất sản phẩm này là phương pháp sinh học sử dụng enzyme chitosanase. Enzyme chitosanase có thể thu nhận được từ nhiều nguồn khác nhau như vi khuẩn, nấm, virus, một số thực vật… nhưng enzyme chitosanase thu nhận từ vi khuẩn hoặc xạ khuẩn thường có hoạt tính cao hơn (Lee, 2006). Các chủng vi khuẩn hoặc xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp chitosanase lại thường có sẵn trong tự nhiên tại những nơi có xác các loài giáp xác (tôm, cua…) phân huỷ. Do đó, nếu phân lập được nguồn vi sinh vật tự nhiên này thì có thể tạo ra một phương pháp sản xuất COS rất nhanh chóng và rẻ tiền.


Trên thế giới đã có khá nhiều các nghiên cứu về enzyme chitosanase được sinh tổng hợp từ các loài vi sinh vật (Choi và cs., 2004; Lee, 2006). Tuy nhiên, ở Việt Nam cho đến thời điểm này, những nghiên cứu về chitosanase và các loài vi sinh vật sản sinh ra nó còn rất hạn chế. 


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn và xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitosanase hoạt tính cao.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Đối tượng nghiên cứu


Các mẫu vi khuẩn và xạ khuẩn được phân lập từ mẫu đất được lấy ở khu vực có rất nhiều xác tôm đã phân huỷ lâu năm tại phường Phước Long – Nha Trang vào tháng 01/2008.


2.2. Phân lập, bảo quản và giữ giống


Mẫu đất phơi khô (tán nhỏ ( cân 10 g mẫu hoà tan trong 100 ml nước cất (khuấy đều (lọc ( thu dịch ( pha loãng đến 10-9. Lấy dịch này làm mẫu để phân lập. Sử dụng môi trường Gause để phân lập xạ khuẩn và môi trường MPA để phân lập vi khuẩn. Tiến hành làm thuần, bảo quản giống bằng phương pháp cấy truyền trong môi trường thạch nghiêng. Sau đó cấy chấm điểm trên môi trường thử hoạt tính gồm aga và chitosan để thử hoạt tính sơ bộ (Piza và cs., 1999; Lee, 2006). Xác định đường kính vòng phân giải của enzyme thô của các mẫu sau khi nuôi cấy bằng phương pháp đục lỗ thạch.


2.3. Nuôi cấy các mẫu có hoạt tính

Môi trường nuôi cấy bán tổng hợp được phân chia vào các bình tam giác vô trùng định lượng 100 -150 ml. Cấy giống đã hoạt hoá (hoạt hóa 1 vòng que cấy trong ống nghiệm với thể tích môi trường hoạt hoá 5 ml) vào môi trường nuôi cấy ở chế độ vô trùng. Quá trình nuôi cấy được tiến hành trên máy lắc ở chế độ 200 v/ph ở 37oC trong thời gian 2 ngày đối với vi khuẩn và 4 ngày đối với xạ khuẩn. Sau khi dừng nuôi cấy, tiến hành li tâm để loại bỏ kết tủa, thu dịch nuôi cấy. Phân tích hoạt tính enzyme của dịch enzyme thu được để tiếp tục tuyển chọn ra mẫu có khả năng sinh tổng hợp chitosanase hoạt tính cao.


2.4. Xác định hoạt tính enzyme Chitosanase


Hoạt tính chitosanase được xác định thông qua lượng đường khử giải phóng, đường khử được xác định bằng phương pháp quang phổ sử dụng acid dinitrosalicylic (DNS) (Wang, 2007; Miller, 1959). 


Chuẩn bị 2 ống nghiệm, một ống thí nghiệm, một ống đối chứng. Lấy 2 ml dịch enzyme cho vào mỗi ống, ở ống đối chứng cho thêm 10 (l dung dịch NaOH 10N để bất hoạt enzyme. Sau đó, thêm vào mỗi ống 2 ml dung dịch chitosan 0,2%. Đặt 2 ống nghiệm trong bể ổn nhiệt ở nhiệt độ 50oC/30 phút. Sau đó, nhỏ 100 (l NaOH 10N vào ống thí nghiệm để dừng phản ứng. Từ mỗi ống này lấy ra 3 ml rồi thêm vào 3 ml DNS, đặt 2 ống nghiệm trong bể ổn nhiệt 90oC/5 - 10 phút. Sau đó, nhỏ vào mỗi ống 1 ml dung dịch potassium sodium tartrate 40%. Để nguội đến nhiệt độ phòng và đo A575. Kết quả hoạt tính enzyme được tính theo đường chuẩn glucose.


2.5. Phương pháp xác định hàm lượng
        protein


Xác định hàm lượng protein trong dung dịch enzyme theo phương pháp Bradford (1976). Lấy 0,1 ml dung dịch protein cần xác định, thêm 5 ml dung dịch thuốc nhuộm protein, trộn đều. Đem đo A ở bước sóng 595 nm (A595) sau 2 phút đến 1h. Mẫu đối chứng được tiến hành song song. Tính hàm lượng protein của mẫu thí nghiệm theo đường chuẩn protein (albumine).


2.6. Làm sạch enzyme bằng phương pháp
       tủa phân đoạn cồn


Tủa cồn tại từng phân đoạn. Làm lạnh cồn tuyệt đối, làm lạnh dung dịch enzyme cần tủa. Lấy 100 ml dung dịch enzyme đã làm lạnh cho vào cốc thuỷ tinh, cho từ từ 30 ml cồn đã làm lạnh vào dung dịch enzyme này, khuấy đều, lại làm lạnh 15 - 30 phút. Sau đó, ly tâm ở tốc độ 10.000 v/ph trong 15 phút, thu cặn tủa. Đánh dấu phân đoạn tủa 0 - 30%. Cặn thu được hoà tan trong đệm phosphate pH 6,0 ta được dịch enzyme phân đoạn 0 - 30%. Còn dịch trong thu được tiếp tục cho thêm cồn đã làm lạnh để đạt 40% cồn. Tiến hành tương tự như trên cho đến phân đoạn 80 - 90%. Các tiểu phần thu được tiến hành xác định riêng hoạt tính enzyme và hàm lượng protein. 

2.7. Xác định tính chất của enzyme
        chitosanase sinh tổng hợp từ các
        mẫu được tuyển chọn


Để khảo sát ảnh hưởng của pH và xác định pH tối ưu cho hoạt động của enzyme chitosanase, ta cho phản ứng xảy ra tại các giá trị pH khác nhau: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0 trong môi trường đệm Mc Ilvaine (pH 2,2 - 8,0). Các điều kiện khác (nhiệt độ, thời gian phản ứng…) được giữ cố định. Kết quả về khả năng thuỷ phân cơ chất tại các giá trị pH khác nhau của enzyme được biểu hiện bằng hoạt tính của chúng. Hoạt tính này được xác định thông qua việc đo độ hấp thụ quang bằng máy quang phổ. Tương tự, nhiệt độ tối ưu và thời gian phản ứng tối ưu của chitosanase cũng được khảo sát theo cách trên, phản ứng của enzyme được thực hiện ở các giá trị nhiệt độ khác nhau: 30, 35, 37, 40, 45, 50, 55, 60, 70oC và các thời gian khác nhau: 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 phút.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Phân lập và tuyển chọn các mẫu vi 
        sinh vật có khả năng sinh tổng hợp 
        enzyme chitosanse hoạt tính cao 


Vì chitosanase là enzyme đặc hiệu đối với cơ chất chitosan nên những vi sinh vật có khả năng sinh chitosanase ngoại bào sẽ tiết enzyme ra ngoài môi trường để phân giải cơ chất chitosan tạo nên vòng phân giải trên môi trường. Từ mẫu đất lấy ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang, đã chọn được 4 mẫu vi khuẩn và 5 mẫu xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitosanase. 4 mẫu vi khuẩn được kí hiệu là: VK2, VK6, VK13, VK16 và 5 mẫu xạ khuẩn được kí hiệu là: XK10, XK11, XK13, XK14, XK17. Các mẫu này đều có vòng phân giải cơ chất rộng và sáng nhưng không đều nhau, chứng tỏ hoạt tính chitosanase của chúng là khác nhau.


Kết quả tuyển chọn sơ bộ bằng phương pháp đục lỗ thạch ở bảng 1 và các hình 1, 2 và 3 cho thấy 3 mẫu VK2, XK13, XK17 có hiệu số đường kính vòng phân giải ( 0,5 cm. Còn 6 mẫu còn lại có hiệu số đường kính vòng phân giải ≥ 0,7 cm. Hiệu số đường kính vòng phân giải càng lớn thì enzyme đó càng có khả năng có hoạt tính cao. 6 mẫu VK6, VK13, VK16, XK10, XK11, XK14 tiếp tục được xác định hoạt tính bằng phương pháp acid dinitrosalicylic.


Bảng 1. Hiệu số đường kính vòng phân giải của 
enzyme chitosanase từ các mẫu phân lập


		Kí hiệu mẫu

		VK2

		VK6

		VK13

		VK16

		XK10

		XK11

		XK13

		XK14

		XK17



		Hiệu số đường kính vòng


phân giải của chitosanase  (cm)

		0,5

		1,5

		0,8

		1,1

		1,0

		0,7

		0,4

		1,2

		0,4
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Mẫu vi khuẩn có hoạt tính enzyme chitosanase cao nhất là mẫu VK6 (129,4 U/ml), mẫu xạ khuẩn có hoạt tính cao nhất là XK14 (114,4 U/ml) (Hình 4). Theo Lee (2006), Fukamizo và Brzezinski (1997), với hoạt tính enzyme chitosanase thô của dịch nuôi cấy lớn hơn 100 U/ml là rất khả quan. Vì vậy, 2 mẫu này được sử dụng tiếp cho các nghiên cứu sau.


3.2. Làm sạch sơ bộ enzyme chitosanase
      bằng phương pháp tủa cồn


Enzyme chitosanase của mẫu VK6 tủa tốt trong khoảng 30 - 60% cồn (đạt 71,2% hoạt tính tổng số) và đạt hoạt tính cao nhất (367,7 U/ml, chiếm 28,4% hoạt tính tổng số) ở phân xuất cồn 40 - 50%, hàm lượng protein thu được ở phân xuất này là 60,5 mg/ml thấp hơn so với hàm lượng protein thu được ở phân xuất 30 - 40% (66,6 mg/ml), đồng thời có hoạt độ riêng cao nhất mà dịch enzyme có hoạt tính càng cao và hàm lượng protein càng thấp thì càng sạch (Bảng 2). Vì vậy, phân xuất cồn thích hợp nhất cho việc 

kết tủa để thu hồi chitosanase từ mẫu này là 40 - 50%.


Kết quả ở bảng 2 cũng cho thấy, ở các phân xuất cồn dưới 50 - 60% thì hoạt tính chitosanase của mẫu XK14 tăng dần khi tăng nồng độ cồn. ở phân xuất 50 - 60%, hoạt tính chitosanase tăng 9,3% so với hoạt tính chitosanase ở phân xuất 0 - 30%. Nhưng khi tủa ở nồng độ cồn cao (trên 50 - 60%) thì hoạt tính chitosanase của mẫu này lại giảm xuống khi tăng nồng độ cồn. Chitosanase của mẫu XK14 tủa tốt trong khoảng nồng độ 40 - 70% cồn (đạt 60,7% hoạt tính tổng số) và đạt hoạt tính cao nhất (307,1 U/ml, chiếm 21,5% hoạt tính tổng số) ở phân xuất 50 - 60%, hàm lượng protein thu được ở phân xuất này là 55,8 mg/ml (đạt 22,0% hàm lượng protein tổng). Hơn nữa, hoạt độ riêng ở phân xuất cồn 60 - 70% cũng đạt giá trị cao nhất. Điều đó chứng tỏ phân xuất cồn thích hợp nhất cho việc tủa để thu hồi chitosanase từ mẫu này là 50 - 60%.




Hình 4. Hoạt tính chitosanase của 6 mẫu được chọn


		Bảng 2. Hoạt tính chitosanase và nồng độ protein
 của các phân xuất tủa bằng cồn (mẫu VK6 và XK14)


Phân xuất tủa bằng cồn (%)

		VK6

		XK14



		

		Hoạt tính chitosanase (U/ml)

		Nồng độ protein (mg/ml)

		Hoạt tính chitosanase (U/ml)

		Nồng độ protein (mg/ml)



		0-30

		-

		-

		174,3

		36,0



		30-40

		262,8

		66,6

		196,8

		41,3



		40-50

		367,7

		60,5

		292,8

		46,9



		50-60

		291,4

		58,4

		307,1

		55,8



		60-70

		217,9

		48,3

		268,9

		52,4



		70-80

		154,6

		36,2

		190,6

		21,5



		80-90

		-

		-

		-

		-



		

		

		

		

		





3.3. Xác định tính chất của enzyme
        chitosanase từ chủng VK6 và XK14


3.3.1. pH tối ưu của enzyme chitosanase từ
          2 mẫu VK6 và XK14


pH tối ưu của enzyme chitosanase từ mẫu VK6 là pHopt 5,5 với hoạt tính cao nhất là 130,0 U/ml. pH tối ưu của enzyme chitosanase từ mẫu XK14 là pHopt 6,0 với hoạt tính cao nhất là 119,1 U/ml (Hình 5).


Đối với enzyme chitosanase từ mẫu VK6: Hoạt động tốt nhất trong khoảng pH 4,5 - 6,5. Hoạt tính enzyme giảm nhanh khi pH < 4,5 hoặc pH > 6,5. Cụ thể là khi pH giảm xuống 4,0 thì hoạt tính enzyme còn 77,6 U/ml, còn khi pH tăng lên 7,0 thì hoạt tính enzyme là 80,3 U/ml. Tuy nhiên, khi pH giảm từ 5,5 xuống 4,5 hoạt tính enzyme chỉ giảm 22%, trong khi pH tăng từ 5,5 lên 6,5 thì hoạt tính giảm mạnh hơn (giảm 27%), (được biểu diễn bằng độ dốc của đường cong trên khoảng pH 5,5-6,5 lớn hơn độ dốc trên khoảng 4,5-5,5). Điều đó chứng tỏ enzyme chitosanase từ mẫu VK6 chịu được môi trường acid tốt hơn môi trường kiềm hay hoạt tính tối ưu của enzyme này là trong môi trường acid yếu. Nhưng khi môi trường phản ứng quá acid hoặc quá kiềm thì hoạt tính enzyme lại giảm mạnh. Chẳng hạn, khi pH 3,0 thì hoạt tính giảm 44%, còn khi pH 8,0 hoạt tính giảm 50%.


Đối với enzyme chitosanase từ mẫu XK14: Có khoảng pH hoạt động tốt nhất là 5,0-6,5. Như vậy, khoảng pH này hẹp hơn so với chitosanase của VK6. Khi pH < 5,0 hoặc pH > 6,5 thì hoạt tính enzyme cũng giảm nhanh. Chẳng hạn, khi pH giảm xuống 4,5 thì hoạt tính enzyme giảm 32%, còn khi pH tăng lên 8,0 thì hoạt tính enzyme giảm đến 47%. Như vậy, enzyme chitosanase của mẫu XK14 cũng chịu được môi trường acid tốt hơn môi trường kiềm.


Kết quả nghiên cứu trên đây phù hợp với đặc tính của đa số các enzyme chitosanase đã nghiên cứu. Choi và cs. (2004) đã chỉ ra rằng enzyme chitosanase từ Bacillus sp. KCTC 0377BP bền ở khoảng pH 4,0 – 8,0. Nó hoàn toàn không hoạt động ở pH 2,0 và hoạt động tốt nhất trong khoảng pH 4,0–6,0, pHopt là 5,0. Enzyme chitosanase từ Sphingomonas sp. CJ-5 (Zhu và cs., 2007) thì chỉ bền ở khoảng pH hẹp từ 5,5 – 7,5. ở pH < 5,0 và pH > 8,0 hoạt tính của enzyme này giảm rất nhanh, pH tối ưu cho sự hoạt động của enzyme này là 6,5. Enzyme chitosanase từ Bacillus cereus có pHopt 5,8. Enzyme này bị biến tính ở pH > 7,0. Hoạt tính của nó hầu như bị mất hết khi ủ 10phút ở pH > 7,0 (Piza và cs., 1999). Enzyme chitosanase từ Streptomyces griceus HUT 6037 có pHopt 5,7 (Tanabe và cs., 2002). Enzyme chitosanase từ Streptomyces N174 có khoảng pH hoạt động 4,0 – 6,0, tối ưu tại pHopt 5,5 (Fukamizo và Brzezinski, 1997).




Hình 5. ảnh hưởng của pH phản ứng đến hoạt tính của
enzyme chitosanase từ mẫu VK6 và XK14




Hình 6. ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến hoạt tính của
enzyme chitosanase từ mẫu VK6 và XK14


3.3.2. Khả năng chịu nhiệt và nhiệt độ tối
          ưu của enzyme chitosanase từ 2 mẫu
          VK6 và XK14


Cùng với ảnh hưởng của pH môi trường phản ứng thì nhiệt độ cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt tính enzyme. Việc xác định được nhiệt độ tối ưu cho enzyme hoạt động ảnh hưởng rất nhiều đến việc nghiên cứu và sản xuất enzyme sau này. Chính vì vậy, để nghiên cứu sự phụ thuộc của hoạt tính enzyme vào nhiệt độ, nghiên cứu tiến hành khảo sát trong dải nhiệt độ 30-70oC trong môi trường đệm Mc Ilvaine pHopt 5,5 đối với mẫu VK6 và pHopt 6,0 đối với mẫu XK14 (Hình 6).


Hoạt tính enzyme chitosanase của mẫu VK6 tăng dần khi nhiệt độ tăng từ 30oC đến 50oC và đạt giá trị lớn nhất tại nhiệt độ 50oC là 134,1U/ml. Trong khoảng nhiệt độ 50-70oC, hoạt tính bắt đầu giảm dần, đặc biệt giảm nhanh khi nhiệt độ lớn hơn 60oC. Chẳng hạn, ở nhiệt độ 70oC, hoạt tính enzyme giảm 51%. Nguyên nhân của sự giảm hoạt tính này được giải thích là do sự biến tính của phân tử protein enzyme khi ở nhiệt độ cao. Như vậy, nhiệt độ tối ưu cho hoạt động của enzyme chitosanase từ mẫu VK6 là 50oC. 


Tương tự như vậy, nhiệt độ tối ưu cho sự hoạt động của chitosanase từ mẫu XK14 là 55oC. Hơn nữa, ở nhiệt độ 70oC, hoạt tính của enzyme này chỉ giảm 42%, giảm ít hơn so với hoạt tính của chitosanase từ mẫu VK6 (ở nhiệt độ 70oC giảm 51%). Như vậy, enzyme chitosanase của mẫu XK14 chịu nhiệt tốt hơn so với chitosanase của mẫu VK6.


3.3.3. Thời gian phản ứng tối ưu


Nghiên cứu tiến hành khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng trong các khoảng thời gian từ 10 phút đến 60 phút, trong điều kiện pH và nhiệt độ tối ưu đã xác định ở trên. Hình 7 cho thấy, 2 loại enzyme chitosanase này đều có chung một dạng đồ thị. Hoạt tính enzyme của cả 2 mẫu đều tăng dần khi tăng thời gian phản ứng từ 10 phút đến 30 phút. ở thời gian phản ứng 30 phút, hoạt tính enzyme chitosanase của mẫu VK6 đạt 132,0 U/ml, của mẫu XK14 đạt 123,9 U/ml. Khi thời gian phản ứng tăng lên trên

30 phút thì hoạt tính enzyme của cả 2 mẫu đều gần như ổn định, có tăng nhưng tăng không đáng kể. Cụ thể là, đối với mẫu VK6: ở thời gian phản ứng 60 phút, hoạt tính enzyme chỉ tăng thêm 3,1% mà thời gian phản ứng phải cần thêm 30 phút. Đối với chitosanase của mẫu XK14 cũng vậy, hoạt tính enzyme đạt giá trị cao nhất là 126,6 U/ml nhưng phải sau thời gian phản ứng là 50 phút, tức là hoạt tính enzyme chỉ tăng thêm 2,2% mà cần thêm thời gian phản ứng là 20 phút. Theo kết quả phân tích thống kê thì hoạt tính chitosanase của cả 2 mẫu VK6 và XK14 ở các nhiệt độ 30, 35, 40, 50, 60oC cũng khác nhau không có ý nghĩa (P>0,05). Như vậy, thời gian phản ứng tối ưu cho cả 2 loại enzyme chitosanase này là 30 phút.


Nguyên nhân của việc sau thời gian phản ứng 30 phút, hoạt tính chitosanase của cả 2 mẫu enzyme đều hầu như ổn định và không tăng nữa được giải thích chủ yếu là vì thời gian 30 phút là đủ để cho enzyme chitosanase hoạt động thuỷ phân gần hết cơ chất chitosan.




Hình 7. ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hoạt tính
của enzyme chitosanase từ mẫu VK6 và XK14


4. KẾT LUẬN


Nghiên cứu đã tuyển chọn được 6 mẫu có khả năng sinh tổng hợp chitosanase là VK6, VK13, VK16, XK10, XK11 và XK14. Đồng thời đã lựa chọn được 1 mẫu vi khuẩn (VK6) và 1 mẫu xạ khuẩn (XK14) có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitosanase hoạt tính cao có giá trị tương ứng 129,4 U/ml và 114,4 U/ml.


Nghiên cứu cũng đã xác định được một số điều kiện thích hợp cho sự hoạt động của 2 loại enzyme chitosanase được sinh tổng hợp từ 2 mẫu VK6 và XK14.


Đối với chitosanase từ VK6 có pH tối ưu 5,5; nhiệt độ phản ứng tối ưu là 50oC; thời gian tối ưu là 30 phút. Mẫu XK14, chitosanase có pH tối ưu 6,0; nhiệt độ tối ưu 55oC; thời gian tối ưu là 30 phút.
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Hình 3. Vòng phân giải cơ chất của�chitosanase sản sinh từ mẫu VK6 được thử�bằng phương pháp đục lỗ thạch











Hình 2. Vòng phân giải cơ chất của chitosanase sản sinh từ mẫu XK14











Hình 1. Vòng phân giải cơ chất của chitosanase sản sinh từ mẫu VK6
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